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Việt Nam có tiềm năng thủy điện 
lớn nhất trong các nước ASEAN (Liu, 
Masera, and Esser (eds), 2013, p.7). 
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xây dựng hầu hết các nhà máy thủy điện 
tại những nơi có khả năng xây dựng” 
(Thủ tướng Chính phủ, 2004). 

Nhìn một cách tổng thể, thủy điện 
có nhiều lợi ích như cung cấp nguồn 
điện năng sạch, cấp nước, chống lũ, 
chống hạn,… Tuy nhiên, việc xây dựng 
và vận hành các công trình thủy điện 
cũng tạo ra các tác động trái chiều đối 
với cư dân địa phương. Vì vậy, những hệ 
quả kinh tế, văn hóa, xã hội của các dự 
án thủy điện cần phải được quan tâm 
(Dunlap and Catton, 1979, pp.259-261). 

Những tác động tiêu cực về mặt xã 
hội của việc xây dựng và vận hành các 
công trình thủy điện nói chung có thể 
chia thành ba nhóm. Thứ nhất là những 
tác động văn hóa-xã hội tổng hợp - tức 
là những vấn đề kinh tế, văn hóa, xã 
hội,… đối với cộng đồng dân cư địa 
phương do dòng người lao động từ các 
nơi khác đến xây dựng thủy điện gây ra. 
Thứ hai là những ảnh hưởng do sự thay 
đổi dòng chảy của sông suối (hệ quả 
ngăn đập thủy điện) tác động đến nhiều 
lĩnh vực như sản xuất nông nghiệp, đánh 
bắt hải sản,… Thứ ba là những tác động 
do quá trình di dân phục vụ xây dựng 
thủy điện (Cernea, 1997). Một trong 
những chiều cạnh đáng quan tâm khác 
là sự tham gia của cộng đồng cư dân địa 
phương trong quá trình xây dựng và vận 
hành các nhà máy thủy điện. Nghiên 
cứu của Rai và Srivastava về thủy điện 
nhỏ ở Northwestern Himalaya đã chỉ ra 
rằng, thiếu sự tham gia của người dân 
đã dẫn đến sự phản đối các dự án thủy 
điện nhỏ (Rai and Srivastava, 2014).  

Trong khuôn khổ bài viết này, 
chúng tôi làm rõ sự tham gia của cộng 
đồng dân cư địa phương vào dự án thủy 
điện nhỏ và những tác động của dự án 
này đến cộng đồng dân cư địa phương 
trên cơ sở kết quả khảo sát xã hội học 

tại xã Trà Giác, huyện Bắc Trà My, tỉnh 
Quảng Nam - nơi có nhà máy thủy điện 
nhỏ Tà Vi(*). 

Tính đến năm 2014, xã Trà Giác có 
tổng diện tích tự nhiên 15.041,17 ha, 
trong đó: đất rừng tự nhiên 7.680 ha; 
đất chưa có rừng 5.368 ha; đất rừng 
trồng 785 ha; còn lại là đất khác. Toàn 
xã có gần 7 trăm hộ, với hơn 2.700 nhân 
khẩu. Phần lớn cư dân là đồng bào dân 
tộc thiểu số Ca Dong (chiếm tỷ lệ trên 
95% dân số). Trong năm 2014, xã Trà 
Giác đã phát triển được 60 ha diện tích 
rừng trồng keo, tăng 38 ha so với năm 
2013. Tổng diện tích trồng lúa nước của 
xã là 32 ha với năng suất 32 tạ/ha, diện 
tích lúa rẫy là 60 ha với năng suất 24 
tạ/ha; diện tích trồng khoai lang là 19,5 
ha; diện tích trồng sắn là 48,5 ha, và 
diện tích trồng rau, đậu các loại là 8 ha 
(ủy ban Nhân dân xã Trà Giác, 2014). 
Nghề nghiệp chính của người dân ở đây 
là sản xuất nông, lâm nghiệp; công 
nghiệp và dịch vụ chiếm tỷ lệ không 
đáng kể.   

1. Sự tham gia của cộng đồng dân cư địa phương 
vào quá trình xây dựng và vận hành nhà máy 
thủy điện nhỏ Tà Vi 

Sự tham gia của cộng đồng dân cư 
địa phương vào việc xây dựng nhà máy 
thủy điện có thể được xem xét qua ba 
giai đoạn: giai đoạn chuẩn bị trước khi 
xây dựng nhà máy, giai đoạn xây dựng 
nhà máy, và giai đoạn vận hành nhà 

                                                
(*) Nghiên cứu sử dụng ba phương pháp thu thập 
thông tin: quan sát (trực tiếp quan sát nhà máy 
thủy điện, quan sát ruộng rẫy, nhà cửa nơi việc 
xây dựng nhà máy có tác động đến); phỏng vấn 
sâu (10 phỏng vấn sâu đã được thực hiện với lãnh 
đạo chính quyền xã, thôn, cán bộ làm việc trong 
nhà máy thủy điện và người dân địa phương vào 
tháng 4/2015); và khảo sát xã hội học (khảo sát 
tất cả các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi việc xây 
dựng hay vận hành nhà máy thủy điện, tổng số 
35 bảng hỏi với 26 câu hỏi).  
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máy. Trên thực tế, nhà máy thủy điện 
Tà Vi được khởi công xây dựng năm 
2009 và được vận hành để phát điện 
năm 2012. Kết quả nghiên cứu tại thực 
địa cho thấy, trước khi nhà máy được 
xây dựng, đại diện chủ đầu tư (Công ty 
Mạnh Nam) và cán bộ chính quyền địa 
phương có tổ chức họp với người dân,  
thông báo về kế hoạch xây dựng nhà 
máy cũng như kế hoạch đền bù. Các 
cuộc họp được tổ chức tại thôn - những 
nơi chịu ảnh hưởng bởi việc xây dựng 
nhà máy. Tuy nhiên, điều đáng lưu ý là 
nội dung các cuộc họp chỉ xoay quanh 
việc đền bù cho những hộ bị ảnh hưởng, 
không có cuộc họp nào tham vấn người 
dân địa phương về chủ trương xây dựng 
nhà máy thủy điện. Liên quan đến vấn 
đề này, một lãnh đạo xã Trà Giác cho 
biết: Trước khi nhà máy được xây dựng, 
lãnh đạo huyện Bắc Trà My và lãnh đạo 
công ty Mạnh Nam có đến làm việc với 
Thường vụ Đảng ủy xã Trà Giác. Lãnh 
đạo huyện quán triệt chủ trương xây 
dựng nhà máy 
thủy điện Tà Vi 
tại xã. Là cơ 
quan cấp dưới, 
Thường vụ 
Đảng ủy xã 
thực hiện ý kiến 
chỉ đạo của 
lãnh đạo 
huyện. Sau 
cuộc họp này, 
cán bộ địa 
chính xã và cán 
bộ công ty 
Mạnh Nam mới 
đi kiểm đếm 
đất đai và cây 
cối của các hộ 
gia đình bị ảnh 
hưởng bởi việc 

xây dựng. Sau đó khoảng một tháng thì 
lãnh đạo huyện Bắc Trà My, lãnh đạo xã 
Trà Giác và lãnh đạo công ty Mạnh Nam 
có họp với đại diện các hộ dân bị ảnh 
hưởng. Có thể thấy, người dân địa 
phương không có vai trò gì, còn cán bộ 
cấp xã có vai trò rất hạn chế trong việc 
chuẩn bị xây dựng nhà máy (Phỏng vấn 
sâu NVB - cán bộ xã Trà Giác). 

Như vậy, việc xây dựng nhà máy 
thủy điện đã được quyết định bởi cấp 
trên, còn người dân địa phương chỉ chấp 
hành các quyết định này. Cán bộ lãnh 
đạo xã nơi đặt nhà máy cũng không 
được tham vấn về kế hoạch, dự kiến xây 
dựng nhà máy, mà chỉ chấp hành quyết 
định từ cấp trên. Nói cách khác, cán bộ 
cấp xã và người dân địa phương không 
có tiếng nói trong việc lên kế hoạch xây 
dựng nhà máy thủy điện. Trong khi đó, 
kết quả khảo sát tại địa phương cho 
thấy, nhiều người dân đánh giá cao sự 
cần thiết của việc chính quyền, đoàn thể 

Bảng 1. Đánh giá mức độ cần thiết/quan trọng  
của một số hoạt động trước khi xây dựng nhà máy thủy điện  

(tỷ lệ % trên tổng số người trả lời) 

Mức độ cần thiết (%) TT 
                    

Hoạt động 
Không 

cần 
thiết 

Cần 
thiết 

Rất 
cần 

thiết 

ý 
kiến 
khác 

Tổng 

1 Chính quyền cấp 
xã cần được tham 
vấn khi lên kế 
hoạch xây dựng 
nhà máy thủy điện 

8,6 54,2 34,3 2,9 100,0 

2 Các đoàn thể ở địa 
phương cần được 
hỏi ý kiến về việc 
xây dựng nhà máy 
thủy điện 

2,9 48,6 37,1 11,4 100,0 

3 Người dân địa 
phương cần được 
hỏi ý kiến về việc 
xây dựng nhà máy 
thủy điện 

48,6 20,0 25,7 5,7 100,0 

 



30  Thông tin Khoa học xã hội, số 10.2015 

và cư dân địa phương tham gia ý kiến 
về xây dựng nhà máy ở giai đoạn xây 
dựng kế hoạch. Kết quả khảo sát cụ thể 
ở Bảng 1 (trang 29). 

Số liệu Bảng 1 cho thấy, tỷ lệ lớn 
những người được khảo sát cho rằng 
chính quyền và đoàn thể (cấp xã) cần có 
tiếng nói trong việc lên kế hoạch xây 
dựng nhà máy. Về việc hỏi ý kiến người 
dân đối với kế hoạch xây dựng nhà máy 
thủy điện, có sự phân chia các ý kiến 
thành hai nhóm, với tỷ lệ gần tương 
đương nhau: một nhóm cho rằng không 
cần thiết, một nhóm cho rằng rất cần 
thiết/hoặc cần thiết. 

Trong giai đoạn xây dựng nhà máy 
thủy điện Tà Vi, công ty Mạnh Nam có 
thuê một số nhân công là người địa 
phương, tuy nhiên số lượng là rất ít, và 
chủ yếu chỉ tập trung ở một số hộ gia 
đình gần nhà máy. Còn lại hầu hết 
nhân công xây dựng nhà máy được công 
ty Mạnh Nam đưa từ nơi khác đến, với 
số lượng khoảng 40 lao động, số này có 
đăng ký tạm trú với xã trong quá trình 
xây dựng nhà máy (Phỏng vấn sâu NNL 
- cán bộ xã). 

Trong khi đó, kết quả khảo sát về 
mức độ cần thiết/quan trọng của việc 
tuyển dụng nhân công địa phương trong 
quá trình xây dựng 
nhà máy (Biểu đồ 1) 
cho thấy một số điểm 
đáng lưu ý. Thứ nhất, 
một bộ phận lớn 
những người được hỏi 
cho rằng nhân công 
địa phương nên được 
tuyển dụng để phục vụ 
quá trình xây dựng 
nhà máy. Điều đó 
không chỉ thể hiện sự 
đóng góp của cư dân 
địa phương vào quá 

trình xây dựng nhà máy, mà còn mang 
lại công việc và thu nhập cho họ - điều 
mà nhiều người dân mong đợi. Thứ hai, 
việc người dân địa phương tham gia xây 
dựng nhà máy còn có thể tạo ra sự gắn 
kết giữa cộng đồng cư dân địa phương 
với nhà máy. Trên thực tế, mối quan hệ 
giữa cộng đồng dân cư địa phương với 
công ty Mạnh Nam khá lỏng lẻo. Một 
trong những minh chứng cụ thể là trong 
giai đoạn xây dựng nhà máy, giữa cộng 
đồng dân cư địa phương và các công 
nhân xây dựng thủy điện được đưa từ 
nơi khác đến có xảy ra một số xung đột, 
dẫn đến việc ba công nhân phải nhập 
viện (Phỏng vấn sâu NNL - cán bộ xã). 

Cũng cần nói thêm rằng, khi nhà 
máy đi vào hoạt động, những người dân 
địa phương không được tham gia vào quá 
trình vận hành. Từ bảo vệ cho đến công 
nhân, cán bộ kỹ thuật vận hành nhà máy 
đều được đưa từ nơi khác đến (Phỏng vấn 
sâu NVB - cán bộ xã). Trên thực tế, để 
vận hành nhà máy, công nhân hay cán bộ 
kỹ thuật cần phải có trình độ chuyên môn 
nhất định. Vì vậy, cư dân địa phương 
chưa được đào tạo thì có thể không đảm 
nhận được công việc này. Tuy nhiên, 
nhân lực bảo vệ nhà máy thì người dân 
địa phương hoàn toàn có thể đảm nhận.  

Biểu đồ 1. Mức độ cần thiết/quan trọng của việc  
tuyển dụng nhân công địa phương trong quá trình  
xây dựng nhà máy (tỷ lệ % trên tổng số người trả lời) 
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2. Tác động của việc xây dựng và vận hành nhà 
máy thủy điện đến cộng đồng dân cư địa phương 

Trước khi xây dựng nhà máy thủy 
điện Tà Vi, các hộ dân được thông báo 
về việc kiểm đếm đất đai, cây cối và quá 
trình đền bù cho các hộ gia đình bị ảnh 
hưởng. Kết quả khảo sát định lượng ở 
xã Trà Giác cho thấy một số điểm đáng 
lưu ý sau đây. Thứ nhất, chỉ có 40,0% số 
người được khảo sát đánh giá: Thông tin 
về đền bù đối với những thiệt hại của hộ 
gia đình do xây dựng thủy điện (cách 
thức, giá cả, thời gian đền bù) được 
thông báo đầy đủ và trước một khoảng 
thời gian hợp lý để thay đổi/ứng phó. 
Thứ hai, số ít người dân ở địa phương 
(14,3%) đánh giá: Tác động đối với môi 
trường sống (ô nhiễm, ngập lụt, khô 
hạn,…) do xây dựng và vận hành nhà 
máy được thông báo đầy đủ và trước 
một khoảng thời gian hợp lý để thay 
đổi/ứng phó.  Đặc biệt là có rất ít người 
dân địa phương (2,0%) đánh giá: Tác 
động đến sinh hoạt của hộ gia đình 
(tiếng ồn ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng 
ngày, thời gian thực hiện các hoạt động 
trong ngày bị thay đổi, đi lại khó 
khăn,…) do việc xây dựng và vận hành 
nhà máy được thông báo đầy đủ và trước 
một khoảng thời gian hợp lý để thay 
đổi/ứng phó. Như vậy, một bộ phận lớn 
người dân được hỏi ở đây đánh giá là họ 
không được thông tin đầy đủ hoặc/và 
trước một khoảng thời gian hợp lý. 

Liên quan đến đền bù, việc đền bù 
thiệt hại cho các hộ gia đình ở địa 
phương do xây dựng nhà máy thủy điện 
Tà Vi được thực hiện trong năm 2009. 
Những hộ gia đình bị ảnh hưởng thuộc 
thôn 1 và thôn 5 của xã Trà Giác. Để 
thực hiện đền bù, lãnh đạo huyện Bắc 
Trà My, lãnh đạo xã Trà Giác và lãnh 
đạo công ty Mạnh Nam có họp với đại 
diện các hộ dân bị ảnh hưởng, thông báo 

với đại diện các hộ gia đình về việc xây 
dựng nhà máy thủy điện và việc đền bù. 
Các hộ gia đình chủ yếu được đền bù do 
mất đất sản xuất, mất cây cối trên đất, 
và mất các chòi canh nương rẫy khi xây 
dựng nhà máy thủy điện. Không có hộ 
nào bị ảnh hưởng nhà cửa hay phải di 
dời đến nơi ở mới. Trước khi đền bù, 
công ty Mạnh Nam thuê một công ty đo 
đạc có trụ sở ở tỉnh Quảng Nam về đo 
đạc đất đai bị ảnh hưởng. Cán bộ địa 
chính của xã cũng tham gia vào hoạt 
động này, nhưng chỉ là chứng kiến việc 
đo đạc. Khi đo đạc đất của hộ gia đình 
nào thì hộ gia đình đó cùng tham gia 
chứng kiến. Sau khi đo đạc, kiểm đếm 
xong, việc trả tiền đền bù được thực 
hiện tại văn phòng ủy ban Nhân dân xã 
Trà Giác. Trong quá trình đền bù, một 
số hộ gia đình không nhận tiền đền bù 
vì cho rằng giá cả đền bù không đúng 
với quy định của ủy ban Nhân dân tỉnh 
Quảng Nam. Vì vậy, lãnh đạo huyện và 
lãnh đạo xã đã can thiệp với công ty 
Mạnh Nam để công ty đền bù đúng theo 
quy định của ủy ban Nhân dân tỉnh 
Quảng Nam; đồng thời tuyên truyền 
vận động người dân đồng thuận với việc 
nhận tiền đền bù để việc xây dựng nhà 
máy được triển khai. Với một số hộ gia 
đình không đồng ý nhận tiền đền bù, 
công ty Mạnh Nam đã phải cử người 
đến từng nhà để trả tiền đền bù (Phỏng 
vấn sâu NVB - cán bộ xã). 

Một điểm đáng lưu ý là sau khi nhà 
máy thủy điện đi vào vận hành, nước 
trong hồ thủy điện dâng lên và nhiều hộ 
gia đình thuộc thôn 1 của xã Trà Giác có 
nương rẫy dọc theo lòng hồ thủy điện bị 
ảnh hưởng. Rẫy của họ bị ngập nước, 
cây trồng bị chết, đất đai không canh 
tác được nữa. Một người dân ở đây cho 
biết, khi nước trong hồ thủy điện dâng 
lên (nhất là 2 năm gần đây), những cây 
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trồng ở trên rẫy của gia đình họ như 
keo, quế bị chết. Thêm nữa, diện tích 
rẫy của gia đình này bị ngập mất 0,3 ha 
và không thể canh tác được nữa. Nhiều 
hộ gia đình bị thiệt hại do nước lòng hồ 
dâng đã phản ánh thực trạng vấn đề lên 
cán bộ địa chính xã Trà Giác. Tuy 
nhiên, câu chuyện cũng chỉ dừng ở đó và 
chưa có hộ nào bị ảnh hưởng được đền 
bù. Người bị thiệt hại nhấn mạnh rằng, 
chẳng có dấu hiệu gì cho thấy nhà máy 
thủy điện có ý định đền bù (Phỏng vấn 
sâu TML - người dân địa phương). 

Kết quả khảo sát định lượng về 
đánh giá của người dân địa phương đối 
với việc đền bù (bằng tiền mặt - hình 
thức đền bù duy nhất) đối với những 
thiệt hại do việc xây dựng và vận hành 
nhà máy thủy điện thể hiện ở Biểu đồ 2. 

Số liệu Biểu đồ 2 cho thấy, tỷ lệ 
người được hỏi trả lời không hài lòng với 
việc đền bù của nhà máy khá thấp. Tỷ lệ 
người trả lời rằng họ hài lòng với việc 
đền bù là cao (45,7%). Tuy nhiên, điểm 
đáng lưu ý là có đến 11,4% người được 
hỏi cho biết họ chưa/không nhận được sự 
đền bù từ nhà máy đối với những thiệt 

hại do việc xây dựng và vận hành nhà 
máy. Đây chủ yếu là những hộ gia đình 
bị thiệt hại trong quá trình vận hành 
nhà máy, do mực nước trong hồ thủy 
điện dâng lên làm ngập nương rẫy. Điểm 
đáng lưu ý nữa là, có đến 40,0% số người 
được hỏi có “ý kiến khác” - không phải 
“hài lòng” mà cũng không phải “không 
hài lòng”. Điều này cho thấy thực tế là 
nhiều người được đền bù không biết việc 
đền bù đã thỏa đáng hay chưa. Có lẽ đặc 
điểm dân cư ở đây (hầu hết là người dân 
tộc thiểu số Ca Dong) là yếu tố ảnh 
hưởng đến đánh giá này. 

Bên cạnh những điểm đáng lưu ý 
liên quan đến thiệt hại và việc đền bù 
thiệt hại, việc xây dựng và vận hành 
nhà máy thủy điện Tà Vi cũng có các tác 
động khác, cả tích cực và tiêu cực, đối với 

cộng đồng dân cư địa phương. 

Về mặt tích cực, người 
dân được hưởng lợi trên hai 
phương diện. Thứ nhất, một 
số lao động địa phương được 
thuê làm công trong quá 
trình xây dựng nhà máy (đã 
được đề cập ở trên). Thứ hai, 
trong quá trình xây dựng nhà 
máy thủy điện cũng đã làm 
được một con đường nhỏ kết 
nối hai bờ suối nơi làm đập 
thủy điện và nhà máy. Con 
đường này giúp nhiều hộ 
dân thuận tiện trong việc di 
chuyển từ bên này suối (nơi 
có nhà cửa của họ) sang bên 

kia suối (nơi có một số nương rẫy của 
họ). Trước đây khi chưa có con đường 
này, họ phải lội qua suối hoặc phải đi 
rất xa mới đến được rẫy. 

Tuy nhiên, cần nói thêm rằng, việc 
ngăn đập thủy điện lại gây khó khăn 
cho một nhóm các hộ gia đình khác 
trong sản xuất. Liên quan đến ảnh 

Biểu đồ 2. Đánh giá của người dân về đền bù  
thiệt hại do xây dựng và vận hành nhà máy  
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hưởng của dự án thủy điện Tà Vi đối với 
quá trình sản xuất ở địa phương, kết quả 
khảo sát định lượng cho số liệu cụ thể 
như sau: 68,8% số người trả lời cho biết 
quá trình sản xuất nông/lâm nghiệp của 
họ khó khăn hơn, trong khi đó chỉ 31,4% 
cho rằng quá trình sản xuất nông/lâm 
nghiệp của họ không thay đổi. Việc ngăn 
đập để vận hành nhà máy thủy điện đã 
làm nước của con suối (được ngăn làm 
hồ thủy điện) dâng lên, gây cản trở cho 
một nhóm hộ gia đình trong quá trình di 
chuyển từ nhà của họ sang rẫy để sản 
xuất, trong khi đó họ cũng không thể đi 
theo con đường mới vì khá xa. Trước đây, 
khi chưa có đập thủy điện, những hộ gia 
đình này có thể lội qua suối để sang rẫy. 
Tuy nhiên, từ khi nước suối dâng do 
ngăn suối làm đập thủy điện, họ phải đi 
đường vòng dài mất mấy cây số, có hộ 
gia đình phải mất thêm một tiếng đồng 
hồ nữa để di chuyển. Điều này gây khó 
khăn cho họ trong việc canh tác (Phỏng 
vấn sâu TML - người dân địa phương).  

Như vậy, qua kết quả khảo sát thực 
tế tại xã Trà Giác có thể thấy, quá trình 
xây dựng nhà máy đã mang lại một số 
lợi ích cho cộng đồng dân cư địa phương, 
tuy nhiên cũng ảnh hưởng lớn đến đời 
sống của một bộ phận người dân nơi 
đây. Thiết nghĩ, việc xây dựng nhà máy 
thủy điện là nhu cầu thiết yếu trong 
chiến lược năng lượng, phục vụ phát 
triển đất nước. Tuy nhiên, trước khi xây 
dựng mỗi dự án, cần có các phương án 
thích hợp để giảm thiểu những tác động 
tiêu cực đến đời sống người dân địa 
phương, đồng thời có những chính sách 
bồi thường thỏa đáng, tính đến những 
hỗ trợ cần thiết nhằm mang lại tối đa lợi 
ích cho những người chịu tác động trực 
tiếp từ các dự án này và để người dân ổn 
định cuộc sống sau khi công trình vận 
hành và đi vào sử dụng � 
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